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	Đại học quốc gia Hà nội

Trường đại học khoa học tự nhiên
	Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Khung chương trình đào tạo tiến sĩ

Chuyên ngành: nhân chủng học
Ngành: Sinh học
Phần I. Giới thiệu chung về chương trình đào tạo

1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo

1.1. Tên chuyên ngành 



+ Tiếng Việt: Nhân chủng học



+ Tiếng Anh: Ethnical Anthropology

1.2. Mã số chuyên ngành: 62 42 40 01

1.3. Tên ngành



+ Tiếng Việt: Sinh học



+ Tiếng Anh: Biology

1.4. Bậc đào tạo: Tiến sĩ

1.5. Tên văn bằng:



+ Tiếng Việt: Tiến sĩ  Sinh học



+ Tiếng Anh: Doctor of Physiology in Biology

1.6. Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
2. Đối tượng dự thi và các môn thi tuyển

2.1. Đối tượng được đăng kí dự thi

Công dân nước CHXHCN Việt Nam có đủ các điều kiện qui định dưới đây được dự thi vào Tiến sĩ  Nhân chủng học.

a. Điều kiện về văn bằng:

Thí sinh phải có  một trong các văn bằng sau:


-  Có bằng Thạc sĩ đúng chuyên ngành hoặc chuyên ngành phù hợp hoặc chuyên ngành gần chuyên ngành đăng kí dự thi. 


- Có bằng Thạc sỹ chuyên ngành và có bằng tốt nghiệp chính qui đúng ngành hoặc ngành phù hợp với ngành đăng kí dự thi. Trường hợp này, thí sinh phải dự thi như người chưa có bằng thạc sĩ và phải có ít nhất một bài báo công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi và phải dự thi theo chế độ đối với thí sinh chưa có bằng thạc sĩ.


- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đúng ngành, loại giỏi trở lên và có ít nhất một bài báo đã công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.


- Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đúng ngành loại khá và có ít nhất hai bài báo đã đã công bố trên tạp chí khoa học hoặc tuyển tập công trình hội nghị khoa học trước khi nộp hồ sơ dự thi.


Nội dung các bài báo nói ở trên phải phù hợp với hướng nghiên cứu đăng kí dự thi.


b. Thâm niên công tác:


- Thí sinh dự thi vào chương trình đào tạo tiến sĩ  cần có ít nhất hai năm (24 tháng) làm việc chuyên môn đăng ký dự thi kể từ khi tốt nghiệp đại học (tính từ ngày Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp) đến ngày đăng ký dự thi, trừ trường hợp được chuyển tiếp sinh.


c. Các điều kiện khác:


- Thí sinh phải có giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập và lao động theo thông tư  liên Bộ Y tế - Đại học, THCN và DN số 10/TT-LB ngày 18/8/1989 và công văn hướng dẫn số 2445/TS ngày 20.8/1990 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.


-  Quân nhân, công an nhân dân tại ngũ, cán bộ công nhân viên đang làm việc tại cơ quan, doanh nghiệp  Nhà nước, doanh nghiệp tập thể hoặc tư nhân, các tổ chức kinh tế-xã hội phải có văn bản của Thủ trưởng cơ quan quản lý cho phép dự thi. Các trường hợp còn lại phải có giấy xác nhận của ủy ban Nhân dân phường nơi cư trú vào hồ sơ xin đăng ký dự thi.


- Thí sinh phải nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ trong hồ sơ và lệ phí dự thi theo quy định.

2.2. Thời gian và hình thức đào tạo


- Đối với thí sinh có bằng thạc sĩ

: Không tập trung 3 năm


- Đối với thí sinh chỉ có bằng cử nhân
: Không tập trung 5 năm

2.3. Các môn thi tuyển đầu vào


- Các thí sinh có bằng thạc sĩ phải thi 3 môn: Môn chuyên ngành; môn ngoại ngữ trình độ C; bảo vệ đề cương nghiên cứu theo hướng chuyên ngành dự thi.


- Các thí sinh có bằng đại học nhưng chưa có bằng thạc sĩ phải thi 5 môn: Môn cơ bản, môn cơ sở, môn chuyên ngành, môn ngoại ngữ trình độ C và bảo vệ đề cương nghiên cứu theo hướng chuyên ngành dự thi.


Phần II. Khung chương trình đào tạo
1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Về kiến thức: 


Chương trình nhằm cung cấp cho nghiên cứu sinh các kiến thức chung vững chắc về nhân chủng học, đặc biệt là kiến thức nâng cao và chuyên sâu về nhân học hiện đại cũng như các lĩnh vực liên quan. 
1.2. Về năng lực: 

Giúp nghiên cứu sinh trở thành chuyên gia có trình độ của lĩnh vực nhân chủng học, có khả năng giải quyết những vấn đề khoa học của nhân học cũng như các vấn đề khoa học và công nghệ của các lĩnh vực liên quan, có khả năng xây dựng và điều hành các chương trình nghiên cứu thuộc lĩnh vực đào tạo và liên quan, có khả năng giảng dạy nhân học ở các trường đại học và cao đẳng.

1.3. Về kỹ năng: 

Giúp nghiên cứu sinh có kỹ năng cao về thực hành các kỹ thuật của nhân học truyền thống cũng như nhân học hiện đại, có khả năng điều tra thu thập dữ liệu, phân tích và đánh giá về các vấn đề của sinh học nói chung và của nhân học nói riêng.

1.4. Về nghiên cứu: 

Giúp nghiên cứu sinh trở thành chuyên gia có đủ khả năng tiến hành nghiên cứu độc lập, có khả năng tổ chức và điều hành các nhóm nghiên cứu để thực hiện các dự án nghiên cứu của lĩnh vực nhân học và một số lĩnh vực liên quan.

2. Nội dung đào tạo

2.1  Tóm tắt yêu cầu chương trình đào tạo

a) Đối với nghiên cứu sinh có bằng thạc sỹ đúng chuyên ngành

· Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành:    6 tín chỉ 

· Luận án tiến sỹ: 2-3 năm

b) Đối với nghiên cứu sinh chưa có bằng thạc sỹ hoặc có bằng thạc sỹ không đúng chuyên ngành:

- Với trưòng hợp chưa có bằng thạc sỹ, cần hoàn thành chương trình các môn học của thạc sỹ chuyên ngành Nhân chủng học, trừ luận văn thạc sỹ. 

- Với trường hợp có bằng thạc sỹ không đúng chuyên ngành, cần hoàn thành một số môn bổ sung theo qui định chung để có kiến thức nền thạc sỹ chuyên ngành nhân chủng học.

2.2 Khung chương trình
2.2.1. Đối với thí sinh chưa có bằng thạc sĩ
	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học

(ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ:

TS (LL/ThH/TH)
	Số tiết học: 

TS (LL/ThH/TH)
	Mã số 

các môn học tiên quyết

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	Khối kiến thức chung
	11
	
	
	

	1
	MG01
	Triết học

Phylosophy
	4
	60(60/0/0)
	180(60/0/120)
	

	2
	MG02
	Ngoại ngữ chung

Foreign language for general purposes
	4
	60(30/30/0)
	180(30/60/0/90)
	

	3
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành

Foreign language for specific purposes
	3
	45(15/15/15)
	135(15/30/90)
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	26
	
	
	

	
	II.1. Các học phần bắt buộc (Compulsory subjects)
	20
	
	
	

	3
	SHTT 503
	Phân loại sinh học

Biosystematics
	3
	45 (25/0/20)
	135 (25/0/110)
	

	4
	SHTT 504
	Sinh học phân tử
Molecular Biology
	3
	45 (25/0/20)
	135 (25/0/110)
	

	5
	SHNC 505
	Nhân chủng học

Ethnic Anthropology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	6
	SHNC 506
	Huyết học

Hematology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	7
	SHNC 507
	Nội tiết học

Endocrinology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	8
	SHNC 508
	Phóng xạ sinh học

Radiobiology 
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	9
	SHNC 509
	Hình thái học người

Human Morphology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	10
	SHNC 510
	Di truyền học người

Human Genetics 
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	11
	SHNC 511
	Sinh thái học người

Human Ecology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	
	II.2 .Các học phần tự chọn (Elective subjects)
	6/20
	
	
	

	12
	SHNC 512
	Nhân học hình sự 

Forensic Anthropology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	13
	SHNC 513
	Nguồn gốc và tiến hoá người 

Human Origins and Evolution
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	14
	SHNC 514
	Dân số và phát triển

Demography and Development
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	15
	SHNC 515
	Sinh lý dinh dưỡng

Nutrition Physiology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	16
	SHNC 516
	Cổ nhân học 

Paleoanthropology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	17
	SHNC 517
	Sinh học phát triển cơ thể người

Human Developmental Biology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	18
	SHNC 518
	Di truyền y học

Medical Genetics
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	19
	SHNC 519
	Miễn dịch huyết học

Immunohematology 
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	20
	SHNC 520
	Miễn dịch học phân tử

Molecular Immunology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	21
	SHNC 521
	Điện sinh lý

Electrophysiology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	III
	Luận văn (Thesis)
	15
	
	
	

	
	Tæng(Total)
	52
	
	
	


Các chuyên đề tiến sĩ

	TT
	Mã

môn học
	Tên môn học

(ghi bằng tiếng Việt và tiếng Anh)
	Số tín chỉ
	Số giờ tín chỉ:

TS (LL/ThH/TH)
	Số tiết học: 

TS (LL/ThH/TH)
	Mã số 

các môn học tiên quyết

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	I
	Khối kiến thức chung
	
	
	
	

	1
	
	Triết học
	
	
	
	

	2
	
	Ngoại ngữ
	
	
	
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	
	
	
	

	
	II.1. Các học phần bắt buộc
	0/14
	
	
	

	
	II.2 . Các học phần lùa chän
	6/14
	
	
	

	1
	SHNC 601
	Nhân học tộc người
Ethnic Anthropology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	2
	SHNC 602
	Nhân học phân tử

Molecular Anthropology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	3
	SHNC 603
	Nhân học y học

Medical Anthropology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	4
	SHNC 604
	Nhân học hình thái và ứng dụng

Morphological and Applied Anthropology 
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	5
	SHNC 605
	Dân số và môi trường 

Population and Environment
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	6
	SHNC 606
	Huyết học

Hematology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	
	SHNC 607
	Khỉ hầu học

Primatology
	2
	30 (15/0/15)
	90 (15/0/75)
	

	III
	Luận án
	
	
	
	


2.2.2. Đối với các thí sinh đã có bằng thạc sĩ:

Các thí sinh đã có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành chỉ cần hoàn thành 3 chuyên đề tự chọn trong 6 chuyên đề tiến sĩ  (6 tín chỉ) trên đây.

2.3. Danh mục tài liệu tham khảo 

2.3.1. Tài liệu tham khảo cho các chuyên đề thạc sĩ

	TT
	Mã
	Môn học
	Tổng số tín chỉ
	Danh mục tài liệu tham khảo

	I.
	Khối kiến thức chung
	11
	

	1
	MG01
	Triết học
	4
	

	2
	MG02
	Ngoại ngữ chung
	4
	

	3
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	3
	

	II.
	Kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	26
	

	II.1
	Các học phần bắt buộc
	20
	

	3
	SHTT 503
	Phân loại sinh học
	3
	1. Ferguson, A., 1980. Biochemical Systematics and Evolution, Blackie, Glasgow and London.

2. Greuter, W. (ed.) 1994. Internationl Code of Botanical Nonmenclature (Tokyo code). Konigstein.

3. Grampton, J.M., 1997. Molecular Biology of Disease Vectors, Academic Press, London and New York.

4. House of Lords Select Committee on Science and Technology, 1992. Systematic Biology Research. Her Majesty's Stationary Office, London.

5. Jeffrey C., 1977. Biological Nonmenclature. Edward Arnold.

6. Mayr, E., 1971. Populations, Species, and Evolution: An abridgement of animal species and evolution, Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

7. Mayr, E. and Ashlock, P.D., 1991. Principles of Systematic Zoology, II ed. Mc Graw - Hill, New York.

8. Pateron, H.E.H., 1993. Evolution and the Recognition Concept of Species, The Johns Hopkins University Press, Baltomore and London.

9. State, C.A., 1980. Plant Taxonomy and biosystematics. Edward Arnold.

10. Sivaratan, V.V., 1985. Introduction to Principles of Plant Toxonomy.

11. Service, M.W. (ed.), 1988. Biosystematics of Haematophagous Insects, Systematics Association, Oxford.

12. XX General Assembly of the International Union of Biological Sciences, 1985. International code of Zoological Nonmenclature, third edition, University of California Press Berkey and Los Angels.

	4
	SHTT 504
	Sinh học phân tử
	3
	1. Benjamin Lewin, 1997. Genes VI. Oxford University Press. 

2. Bruce Alberts; Dennis Bray; Julian lewis; Martin Raff; Keith Roberts; James D.Watson, 1994. Molecular Biology of the Cell (Third edition). Garland Publishing, NewYork and London.

3. David T. Suzuki; Anthony J.F. Graffiths; Jeffrey H. Miler; Richafd C. Lewontin. 1989. An Introduction to Genetic Analysis (Fourth edition). Freeman and Company. NewYork. 

4. James D. Watson., John Tooze., David T. Kurtz, 1990. Recombinant DNA. 
Sciencetific American Books. 

5. John Wilson and Tim Hurt, 1994. Molecular Biology of the Cell. The problems Book (Revised edition). Garland Publishing Inc. New York and London. 

6. Michael A.Innis., David H.Gelfand., John J. Sninsky., Thomas J.White, 1990. PCR protocols: A guide to Methods and Application. Academic Press Inc. 

7. Old R.W. and Primrose S.B., 1994. Priciples of Gene Manipulation: An 
Introduction to Genetic Engineering. (Firth edition). Blackwell Scien Ltd. 

8. Richard M. Twyman and W. Wisden, 1998. Advanced Molecular Biology. Springer-VerlagBios Scientific Publishers. 

9. Rolfs A., Schuller I., Finckh U., Weber Rolfs I, 1992. PCR: Clinical 
Diagnostics and Research. Springer Verlag., Berlin Heidenberg.



	5
	SHNC 505  
	Nhân chủng học
	2
	1. Boaz N., Almquist A.J., 2002. Biological Anthropology. Prentice Hall.

2. Nguyễn Lân Cường, 2003. Nghiên cứu về đặc điểm hình thái, chủng tộc và bệnh lý răng người cổ thuộc thời đại kim khí ở miền bắc Việt Nam. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội. 

3. Nguyễn Đình Khoa,1976. Các dân tộc ở miền bắc Việt nam. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

4. Nguyễn Đình Khoa, 1983. Các dân tộc ở Việt nam. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội

5. Nguyễn Đình Khoa,1983. Nhân chủng học Đông Nam á. NXB Đại học và THCN, Hà Nội.

6. Nguyễn Đình Khoa, 1999. Sinh học và văn hoá. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

7. Mielke J.H., Koniqsberq L.W., Relethford J.H., 2005. Human Biological Variation. Oxford University Press, USA.

8. Primrose S.B., Twyman R.M., 2004. Genomics: Applications in Human Biology. Blackwell Publishers.

	6
	SHNC 506  
	Huyết học
	2
	1. Bese E.C., Catalano P.M., Kant J.A., Jefferies L.C., 1997. Huyết học (tài liệu dịch). Hà nội. 

2. Beutler E., Lichtman M.A., Coller B.S., Kipps T.J., Seligsohn U., 2000. Williams Hematology. McGraw-Hill Professional.

3.  Đỗ Trung Phấn, 2003. Bệnh lý tế bào nguồn tạo máu. NXB Y học, Hà Nội.

4. Haen P.J., 1995. Principles of Hematology. Wm.C. Brown Publishers.

5.  Hoffbrand A.V., Pettit J.E., Moss P.A.H., Moss P., 2001. Essential Haematology (Essentials Series). Blackwell Publishers.

6. Mollison P.L., Engelfriet C.P., Contreras M., 1997. Blood Transfusion in Clinical Medicine. 10th ed. Blackwell Scientific Publications, Oxford

7. Primrose S.B., Richard M. Twyman, S.B. Primrose, 2004. Genomics: Applications in Human Biology. Blackwell Publishers.

8. Sanchez J-C., Garry L. Corthals, Denis F. Hochstrasser, 2004. Biomedical applications of proteomics. John Wiley & Sons.

9.  Trịnh Hồng Thái, 2002. Miễn dịch huyết học. NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

10.  Trường Đại học Y Hà Nội (Bộ môn Huyết học-Truyền máu), 2006. Bài giảng Huyết học-Truyền máu. Đỗ Trung Phấn (Chủ biên). NXB Y học, Hà Nội.

11. Vengelen-Tyler V, (Editor), 1999. Technical Manual, 13th ed.. American Association of Blood Banks (AABB). Maryland

	7
	SHNC 507  
	Nội tiết học
	2
	1. Bolander F.F., 2004. Molecular Endocrinology. Amsterdam ... Elsevier.

2. Felig P., Frohman L.A., 2001. Endocrinology & Metabolism. McGraw-Hill.

3. Goodman H.M., 2003. Basic Medical Endocrinology. Amsterdam ... Elsevier.

4. Motel. F., 2003. Basics  of Endocrinology, WBC, N.Y.

5. Thái Hồng Quang, 2003. Bệnh nội tiết. Nhà xuất bản y học, Hà Nội-2003  

6. Lê Đức Trình, 2003. Hormon và Nội tiết học. NXB Y học.



	8
	SHNC 508  
	Phóng xạ sinh học
	2
	1. Phan văn Duyệt, 1979. Phóng xạ Y học, Nhà xuất bản Y học, Hà nội.

2. Graevski E.A, Korogodin V.I., V.I Ivanov, 1993. Radiobiology, Nauka. Moskva.

3. Frank, G.M., 1977. Biophysika slogn­c systemi radiobiologie, Nauka Moskva.

4. Jiarmonenko C.H., 1992. Radiobiologie treloveka i givotn­c, V­saia Skola.

5. Nguyễn Văn Phách, 2002. Cơ sở phóng xạ sinh vật học, ĐHQY.

	9
	SHNC 509  
	Hình thái học người
	2
	1. Boaz N., Almquist A.J., 2002. Biological Anthropology. Prentice Hall
2. Dự án điều tra cơ bản, 1996. Kết quả bước đầu nghiên cứu một số chỉ tiêu sinh học ngườiViệt Nam. Nhà xuất bản Y học, Hà Nội
3. Nguyễn Đức Hồng, Nguyễn Hữu Nhân, 2003. Nhân trắc học ecgonomy, NXB ĐHQGHN.

4. Nguyễn Đình Khoa,1976. Các dân tộc ở miền bắc Việt nam. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

5. Nguyễn Đình Khoa, 1983. Các dân tộc ở Việt nam. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội

6. Mielke J.H., Koniqsberq L.W., Relethford J.H., 2005. Human Biological Variation. Oxford University Press, USA.
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	SHNC 510
	Di truyền học người
	2
	1. Chuyên đề di truyền y học, 1985. NXB Y học, Hà Nội.

2. Chu Văn Mẫn, Nguyễn Trần Chiến, Trịnh Đình Đạt, 1999. Di truyền học người. Nxb KH & KT, Hà Nội.

3. Nguyễn Trần Chiến, 1992. Những cơ sở của di truyền y học. Học viện quân Y. 

4. Jorge J. Yunis. M.D., 1974. Human chromosome methodology. Academic press New york and london.

5. Rooney D.E. and Czepulkowski B.H., 1992. Human Cytogenetics: A practical approach. Vol.I: Constitutional Analysis, Second Ed. Oxf Univ press.

6. Rooney D.E. and Czepulkowski B.H., 1992. Human Cytogenetics: A practical approach. Vol.II: Constitutional Analysis, Second Ed. Oxf Univ press.

7. Rooney D.E. and Czepulkowski B.H., 1994. Human Cytogenetics: essential data series. Second Ed. Wiley Publ.

8. Strachan T. , Read A.P., 2004. Human molecular genetics. Garland Press.
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	SHNC 511  
	Sinh thái học người
	2
	1. Chung á (chủ biên) và cộng sự, 1996. Sổ tay phòng chống AIDS. Nhà xuất bản chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Nguyễn Đình Cử, 1996. Dân số và phát triển. Nhà xuất bản nông nghiệp, Hà Nội.

3. Nguyễn Đình Khoa, 1987. Môi trường sống và con người. Nhà xuất bản ĐH và THCN, Hà Nội.

4. Nguyễn Đình Khoa, 1999. Sinh học và Văn hoá. Nhà xuất bản KHXH, Hà Nội. 

5. Mai Đình Yên( chủ biên) và cộng sự, 1994. Con người và môi trường. Bộ giáo dục và đào tạo, Hà nội.

6. Rischer C. E., Easton T. A., 1994. Focus on Human Biology. Harper Collins.

7. Georges Olivier, 1993. Sinh thái nhân văn (bản dịch). Nhà xuất bản thế giới, Hà Nội.

8. Jacque Vernier, 1993. Môi trường sinh thái (bản dịch tiếng Việt), Hà Nội.

	12
	SHNC 512  
	Nhân học hình sự
	2
	1. Byers S., 2004. Introduction to Forensic Anthropology: A Textbook. Allyn & Bacon.

2. James S.H., Nordby J.J., 2002. Forensic science: an introduction to scientific and investigative techniques. CRC Press.

3. Jobertson J., Ross A.M., Burgoyne L.A., 1990. DNA in forensic science. Ellis Horwood limited.

4. Klepinqer L.L., 2006. Fundamentals of Forensic Anthropology (Advances in Human Biology). Wiley-Liss.

5. Richard M. Twyman and W. Wisden, 1998. Advanced Molecular Biology. Springer-VerlagBios Scientific Publishers.

6. Richard E. Saferstein R.E., 2003. Criminalistics: An introduction to forensic science (College version), eighth edition. Prentice Hall.

	13
	SHNC 513
	Nguồn gốc và tiến hoá người
	2
	1. Barnes E., 2005. Diseases and Human Evolution. University of New Mexico Press.

2. Conroy G.C., 2005. Reconstructing Human Origins. W.W. Norton & Company.

3. Gibbons A., 2006. The First Human: The Race to Discover Our Earlist Ancestors. Doubleday.

4. Nguyễn  Đình Khoa, 1983. Các giai đoạn tiến hoá của loài người ở Đông Nam á. Nhân chủng học Đông nam á, NXB ĐH và THCN, Hà Nội. 

5. Nguyễn  Đình Khoa, 2001. Nguồn gốc loài người trong tiến hoá. NXB Giáo dục,  Hà Nội.

6. Lewin R., Foley R., 2003. Principles of Human Evolution. Blackwell Publishing.

7. Stringer C., Andrews P., 2005. The Complete World of Human Evolution. Thames & Hudson.

	14
	SHNC 514  
	Dân số  và phát triển
	2
	1. Nguyễn Đình Cử (chủ biên), 1997. Dân số  và phát triển. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà nội.

2. Arthur Haupt và Thomas T. Kane, 1991. Sổ tay dân số học (sách dịch), Uỷ ban Quốc gia dân số KHHGĐ, Hà nội.

3. Colin Newell, 1991. Các phương pháp và mô hình trong nhân khẩu học (sách dịch) Uỷ ban Quốc gia dân số KHHGĐ, Hà nội.

4. Nguyễn Đình Khoa, 1987. Môi trường sống và con người. Nhà xuất bản ĐH và THCN, Hà nội.

5. Rôlăng Pretsa, 1984. Thống kê dân số học (sách dịch). Nhà xuất bản Thống kê Hà nội.

6. Trần Đức Thịnh, Nguyễn Văn Phái, 1986. Thống kê dân số, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

7. Trần Đức Thịnh, Tô Hải Vân, 1986. Dự đoán dân số. Nhà xuất bản Thống kê, Hà nội.

8. Tống Văn Đường (chủ biên), 1997. Giáo trình dân số học. Trường ĐH KTQD, Hà Nội.

	15
	SHNC 515
	Sinh lý dinh dưỡng
	2
	1. Bộ Y tế, Viện dinh dưỡng, 1998. Hướng dẫn dinh dưỡng ở cộng đồng, NXB Y học, Hà Nội.

2. Trương Bút, Đàm Phú Vinh, 1999. Dinh dưỡng với sức khoẻ của phụ nữ và trẻ em, NXB Phụ nữ, Hà Nội.

3. Bùi Minh Đức, Phan Thị Kim, 2002. Dinh dưỡng bảo vệ bà mẹ, thai nhi và phòng bệnh mạn tính, NXB Y học, Hà Nội.

4. Từ Giấy, Bùi Thị Như Thuận, Hà Huy Khôi, 1984. Xây dựng cơ cấu bữa ăn, NXB Y học, Hà Nội.

5. Đỗ Thanh Loan, 2003. Dinh dưỡng cho trẻ, NXB Thanh Hoá.

6. Vũ Quốc Trung, 2003. Rối loạn dinh dưỡng và bệnh béo phi, NXB Văn hóa - Thông tin, Hà Nội.

7. Trường Đại học Y Hà Nội, bộ môn Dinh dưỡng – an toàn thực phẩm, 2004. Dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm, NXB Y học, Hà Nội.

8.  Barbara A. Bowman, Robert M. Russel, 2001. Present Knowledge in Nutrition, ILSI Press, Washington D.C.

9. Carolynn E. Townsend, B A Ruth A. Roth, Ms. RD, 2000. Nutrition and Diet therapy, Delmar Publisher, USA.

10. Gordon M. Wardlaw, 1999. Perspectives in Nutrition, Mc Graw-Hill companies, USA.

11. Jean Paul Curtay, Josette Lyon, 1996. Bách khoa toàn thư về vitamin, muôi khoáng và các yếu tố vi lượng (bản dịch), NXB Y học, Hà Nội.

	16
	SHNC 516
	Cổ nhân học
	2
	1. Boaz N., Almquist A.J., 2002. Biological Anthropology. Prentice Hall.

2. Nguyễn Lân Cường, 2003. Nghiên cứu về đặc điểm hình thái, chủng tộc và bệnh lý răng người cổ thuộc thời đại kim khí ở miền bắc Việt Nam. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội. 

3. Nguyễn Đình Khoa, 1976. Các dân tộc ở miền bắc Việt nam. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

4. Nguyễn Đình Khoa, 1983. Nhân chủng học Đông Nam á. Nhà xuất bản ĐH và THCN, Hà Nội.

5. Meyer A., 2006. The DNA Detectives: How the Double Helix in solving Puzzles of the Past. Thunder’s Mouth Press.

6. Wolpoff M.H., 1998. Paleoanthropology. Mcgraw-Hill.

	17
	SHNC 517
	Sinh học phát triển cơ thể người
	2
	1. B,Patten, 1969. Human Embriology. NewYork.

2. B.C. Goodwin, 1976. Analytical Physiology of Cell and Developing  Organisms, New York.

3. C.L. Markert. H. Ursprung, 1971. Developmental Genetics, New Yersey.

4. G.T.N Besley, 1994. From Genotype to phenotype, Manchester, UK.

5. M.R.Rose; C.E. Finch, 1994. Genetics and Evalution of Aging Hardbound, ISBN.

6. P.G.Svetlov, 1978. Fisiologia razvitia, Lenigrad.

7. A.A. Neifax, M.IA. Timofeva, 1977. Molecularnaia biologia razvitia Moskva.

8. Doobný, Drobná, 1980. Nhân học phát triển (tiếng Slovak), Đại học Tổng hợp  Blatíslava.

	18
	SHNC 518
	Di truyền Y học 
	2
	1. Đái Duy Ban, Trần thị Minh Tâm, Đái Thị Ngân Hà và Đái Thị Hằng Nga, 1998. Công nghệ DNA trong điều trị gen các bệnh hiểm nghèo. Nhà xuất bản Y học, Hà nội.

2. Chu Văn Mẫn, Nguyễn Trần Chiến, Trịnh Đình Đạt, 1999. Giáo trình di truyền y học người. Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội. 

3. Gelehrter T. D., Collins F. S., and Ginsburg D., 1998. Principles of medical genetics. II nd ed.  Williams & Wilkins Publ., Baltimore.

4. Glick B. R., and Pasternak J. J. 1998. Molecular Biotechnology: Principles and Applications of Recombinant DNA. II nd ed. ASM Press, Washington D.C.

5. Jameson J.L., and Collins F.S, 1998. Principles of molecular medecine. Humana Press. Totowa. 

6. Jorde L. B., Carey J. C., Bamshad M. J., and White R. L., 1999. Medical Genetics.  IInd ed. Mosby, St. Louis.

7. Maulic S., and Patel S. D., 1997. Molecular Biotechnology: Therapeutic Applications and Strategies. Wiley- Liss, New York.

8. Meisenberg G., and Simmons W. H., 1998. Principles of Medical Biochemistry. Mosby, St. Louis.

9. Pasternak J. J., 1999.  An Introduction to Human Molecular Genetics: Mechanism of Inherited Diseases. Fitzgerald Science Press, Maryland.

10.  Ross D. W. , 1996..Introduction to Molecular Medecine. IInd ed.  Springer Publ., New York.

11. Seashore M. R., and Wappner R. S., 1997. Genetics in Primary Care & Clinical Medicine. Ist ed. Appleton & Lange.

12. Strachan T., and Read A. P., 1999. Human Molecular Genetics. IInd ed. Wiley- Liss. New York. 

13. Verma I. M., and Somia N. Gene therapy- promises, problems and prospects. Nature 390, 1997. p. 239-242.

14. Vogel F., and Motulsky A. G, 1997. Human Genetics: Problems and Approaches. IIIrd ed. Springer, Berlin

	19
	SHNC 519
	Miễn dịch huyết học
	2
	1. Barrett J.T., 1988. Textbook of Immunology (An Introduction to Immunochemistry and Immunobiology). 5th ed. The C.V. Mosby Company. Missouri.

2. Bryant N.J., 1994. An Introduction to Immunohematology. Third Edition. W.B. Saunders Company. Philadelphia.

3. Huyết học và truyền máu. Bệnh viện Bạch Mai, 1978. Huyết học, tập I. Bạch Quốc Tuyên (chủ biên). NXB Y học, Hà Nội.

4. Huyết học và truyền máu. Bệnh viện Bạch Mai, 1979. Huyết học, tập II. Bạch Quốc Tuyên (chủ biên). NXB Y học, Hà Nội.

5. Mollison P.L., Engelfriet C.P., Contreras M., 1997. Blood Transfusion in Clinical Medicine. 10th ed. Blackwell Scientific Publications, Oxford.

6. Race R.R. and Sanger R., 1975. Blood Groups in Man. 6th ed. Blackwell Scientific Publications, Oxford.

7. Technical Manual, 1999. 13th ed. Vengelen-Tyler V, (Editor). American Association of Blood Banks (AABB). Maryland.

8. Trịnh Hồng Thái, 2002. Miễn dịch huyết học. NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.
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	SHNC 520


	Miễn dịch học phân tử
	2
	1. Đặng Đức Trạch, Nguyên Đình Hường, Phạm Mạnh Hùng Pondman KW, Write RE, 1984. Miễn dịch học - Textbook of immunology.University Press  amsterdam.

2. M. Atassi.,  C.J van oss.,  D. R. Absolom, 1984. Molecular immunology, A textbook Marcel Dekker, Inc. New york. USA.

3. U.Holmskov., R. Malhotra., R.B. Sim and J. C. Jensenius, 1994. Collectin: Collagenous C. Type lectins of The innate immune defense system Immunology Today Vol 15 (2) : 67- 73.

4. A. Johstone., R. Thorpe, 1987. Immunochemistry in practice. Black well. Pub. 2nd edition.

5. J.C. Kaplan., M.Delpech, 1993.  Biologie molÐculaire mÐdecine 2e Ðdition. Med - Sciences, Paris.

6. Pastoret P.P. ,Govaerts A., Bazin. H., 1990. Immunolgie animale. MÐdicine Sciense Flammarion, Paris.

7. J.P. Revillard, 1994. Immunologie. De Boeck-Wesmael  S. A. Bruxelles-Belgique.

8. I.  RoiH., D. Male., J. Brostoff, 1993. Immunology. 3nd New york. Pub.

9. L. Steinman, 1993. ImmunitÐ et auto-immunitÐ pour la science, No 193: 100-111.

10. A. Weiss and D.R Littman, 1994. Signal transduction by Lymphocyte Antigen Receptors. Cell. Vol  76: 263- 274. 

	21
	SHNC 521  
	Điện sinh lý
	2
	1. R.M. Berne, M.N. Levy, 1993. Physiology. Third edition, Mosby Year book. Louis Baltinore Boston Chicago London Philadelphia Sydney Toronto.

2. A. C. Guyton, 1993. Textbook of medical physiology. Eight Edition W. B. Saunders Company. Philadelphia – London – Toronto – Montreal – Sydney – Tokyo.

3. A. C. Guyton and J. E. Hall, 1997. Human physiology and mechanisms of disease. Six Edition Saunders Company. Philadelphia et all.
4. I. Hashimoto, R. Kakigi, 1998. Recent Advances in Human Neurophysiology. Elsevier Amsterdam – Tokyo.

5. H. Kettenmann,  R. Grantyn, 1993. Pratical electrophysiological methods. Wiley - Liss, New York - Chichester - Brisbane - Toronto -Singapore.

6. J.G. Nicholls et all, 2001. From  Neuron to Brain. Fourth Edition, Sinauer Associates, Inc. Publishers,  sunderland, Massachusettes . USA.

7. T. Ono et all, 1996. Perception, Memory and Emotion Frontiers in Neuroscience Pergamon. Elsevier.

8. D. Purves et all, 1997. Neuroscience. Sinaner Associates, Inc. Publishers Sunderland, Massachusetts.
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	Nhân học tộc người

	2
	9. Boaz N., Almquist A.J., 2002. Biological Anthropology. Prentice Hall.

10. Nguyễn Lân Cường, 2003. Nghiên cứu về đặc điểm hình thái, chủng tộc và bệnh lý răng người cổ thuộc thời đại kim khí ở miền bắc Việt Nam. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội. 

11. Nguyễn Đình Khoa,1976. Các dân tộc ở miền bắc Việt nam. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.

12. Nguyễn Đình Khoa, 1983. Các dân tộc ở Việt nam. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội

13. Nguyễn Đình Khoa,1983. Nhân chủng học Đông Nam á. NXB Đại học và THCN, Hà Nội.

14. Nguyễn Đình Khoa, 1999. Sinh học và văn hoá. NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
15. Primrose S.B., Twyman R.M., 2004. Genomics: Applications in Human Biology. Blackwell Publishers.

8.  Stein P.L., Rowe B.M., 1996. Physical Anthropology. McGraw-

 Hill.

	2
	SHNC 602
	Nhân học phân tử


	2
	1. Barbujani G., Stenico M., Excoffier L., Nigro L., 1996. Mitochondrial DNA sequence variation across linguistic and geographic boundaries in Italy. Human Biology, 68: 201-215.

2. Devor E.J., Mascie-Taylor C.G.N., Foley R.A., Jablonski N., Strier K., Little M., Weiss K.M., 1992. Molecular Applications in Biological Anthropology. Cambridge University Press. 
3. Epstein R.J., 2003. Human Molecular Biology: An Introduction to the Molecular Basis of Health and Disease. Cambridge University Press.

4. Jobertson J., Ross A.M., Burgoyne L.A., 1990. DNA in forensic science. Ellis Horwood limited.

5. Mielke J.H., Koniqsberq L.W., Relethford J.H., 2005. Human Biological Variation. Oxford University Press, USA.

6. Meyer A., 2006. The DNA Detectives: How the Double Helix in solving Puzzles of the Past. Thunder’s Mouth Press.

7. Pasternak J. J., 1999.  An Introduction to Human Molecular Genetics: Mechanism of Inherited Diseases. Fitzgerald Science Press, Maryland

8. Primrose S.B., Twyman R.M., 2004. Genomics: Applications in Human Biology. Blackwell Publishers.

9. Ross D. W., 1996. Introduction to Molecular Medecine. IInd ed.  Springer Publ., New York.

10. Schurr, 2004. Molecular Anthropology. John Wiley & Sons Inc.

11. Strachan T., Andrew P. Read, 2004. Human molecular genetics. Garland Publishing.

	3
	SHNC 603
	Nhân học y học


	2
	1. Baer H.A., Singer M., Susser I., 2004. Medical Anthropology and the World System : Second Edition. Praeger Paperback.

2. Inhorn M.C., Brown P.J, 1998.  Anthropology of Infectious Disease: International Health Perspectives (Theory and Practice in Medical Anthropology and International Health). Routledge.

3. McElroy A., Townsend P.K., 2003. Medical Anthropology in Ecological Perspective. Westview Press.

4. Romanucci-Ross L., Moerman D.E., Tancredi L.R., 1997. The Anthropology of Medicine : From Culture to Method. Bergin & Garvey Paperback.

5. Sargent C.F., Johnson T.M., 1996. Medical Anthropology : Contemporary Theory and Method, Revised Edition. Praeger Paperback.

6. Trostle J.A., Harwood A., 2005. Epidemiology and Culture (Cambridge Studies in Medical Anthropology). Cambridge University Press

	4
	SHNC 604
	Nhân học hình thái và ứng dụng


	2
	1. Ervin A.M., 2004. Applied Anthropology : Tools and Perspectives for Contemporary Practice (2nd Edition). Allyn & Bacon.

2. Nguyễn Đức Hồng, Nguyễn Hữu Nhân, 2004. Giáo trình Nhân trắc học Ergonomi. NXB ĐHQG HN, Hà Nội.

3. Kedia S., Willigen J.V., 2005. Applied Anthropology : Domains of Application. Praeger Paperback.

4. Nguyễn Quang Quyền, 1974. Nhân trắc học và sự ứng dụng nghiên cứu trên người Việt Nam. NXB Y học.

5. Willigen J.V., 1993. Applied Anthropology: An Introduction. Bergin & Garvey.
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	SHNC 605
	Dân số và môi trường 
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	1. Nguyễn Đình Cử (chủ biên) , 1997. Dân số và phát triển. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội.

2. Nguyễn Đình Hoè, 2001. Dân số, Định cư và Môi trường. NXB ĐHQGHN.

3. Nguyễn Đình Khoa, 1987. Môi trường sống và con người. NXB Đại học và THCN, Hà Nội.
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2.4. Đội ngũ giảng dạy


2.4.1. Đội ngũ giảng dạy các môn thạc sĩ

	TT
	Mã số 
	Môn học
	Tổng số tín chỉ
	Cán bộ giảng dạy

	
	
	
	
	Học hàm, học vị
	Họ và tên
	Chuyên ngành đào tạo
	Đơn vị công tác

	I
	Khối kiến thức chung
	11
	
	
	
	

	1
	MG01
	Triết học
	4
	
	
	
	

	2
	MG02
	Ngoại ngữ chung
	4
	
	
	
	

	3
	MG03
	Ngoại ngữ chuyên ngành
	3
	
	
	
	

	II
	Khối kiến thức cơ sở và chuyên ngành
	26
	

	II.1
	Các học phần bắt buộc
	20
	

	3
	SHTT 503


	Phân loại sinh học
	3


	GS.TSKH.
	Nguyễn Nghĩa Thìn
	Thực vật học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS.TS. 
	Trịnh Đình Đạt
	Di truyền học
	§HKHTN

	4
	SHTT504


	Sinh học phân tử
	3


	TS.
	Võ Thương Lan,
	Lý sinh học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS.TS.
	Phan Tuấn Nghĩa
	Hoá sinh học
	§HKHTN

	
	
	
	
	GS.TS. 
	Nguyễn Quốc Khang
	Hoá sinh học
	§HKHTN

	5
	SHNC 505


	Nhân chủng học
	2
	PGS.TS.
	Nguyễn Hữu Nhân
	Nhân chủng học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS.TS.
	Trịnh Hồng Thái,
	Sinh học người
	§HKHTN

	6
	SHNC 506


	Huyết học
	2
	GS.TS.
	Đỗ Ngọc Liên, 
	Hoá sinh học,
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS.TS.
	Trịnh Hồng Thái
	Sinh học người
	§HKHTN

	7
	SHNC 507
	Nội tiết học
	2
	PGS.TS.
	Trịnh Hồng Thái,
	Sinh học người
	§HKHTN

	
	
	
	
	 TS.
	Tô Thanh Thuý
	Sinh lý người và động vật
	§HKHTN

	8
	SHTN 508


	Phóng xạ sinh học
	2
	GS.TS.
	Nguyễn Kim Ngân
	Lý sinh học
	§HKHTN

	
	
	
	
	TS.
	Lê Hùng
	Lý sinh học
	§HYHN

	9
	SHNC 509               
	Hình thái người
	2
	TS.
	Nguyễn  Đức Hồng
	Nhân chủng học
	Viện KHKT Bảo hộ lao động

	
	
	
	
	PGS.TS.
	Nguyễn Hữu Nhân
	Nhân chủng học
	§HKHTN.  

	10
	SHNC 510               


	Di truyền học người
	2
	TS.
	Phạm Văn Lập
	Di truyền học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS.TS.
	Trịnh Hồng Thái
	Sinh học người
	§HKHTN

	11
	SHNC 511               


	Sinh thái người
	2
	PGS.TS.
	 Nguyễn Hữu Nhân
	Nhân chủng học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS. TS.
	Trịnh Hữu Vách
	Nhân chủng học
	Đại học Y Thái Bình

	2. Các học phần tự chọn

	12
	SHNC 512            


	Nhân học hình sự
	2
	PGS. TS.
	Trịnh Hồng Thái,
	Sinh học người
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS.TS. 
	Nguyễn Văn Toàn
	Giải phẫu học,
	Viện Pháp Y quân đội

	13
	SHNC 513            


	Nguồn gốc và tiến hoá người
	2
	PGS.TS. 
	Nguyễn Hữu Nhân
	Nhân chủng học
	§HKHTN.

	
	
	
	
	TS.
	Nguyễn Thị Hồng
	Nhân chủng học
	Viện đân tộc học

	14
	SHNC 514              


	Dân số và phát triển
	2
	 PGS. TS.
	Trịnh Hữu Vách
	Nhân chủng học
	Trường Đại học Y Thái Bình

	
	
	
	
	PGS.TS.
	Nguyễn Hữu Nhân
	Nhân chủng học
	§HKHTN

	
	
	
	
	TS.
	Đào Huy Khuê
	Nhân chủng học
	Viện Dân tộc học

	15
	SHNC 515                


	Sinh lý dinh dưỡng
	2
	PGS.TS.
	Nguyễn Hữu Nhân
	Nhân chủng học
	§HKHTN

	
	
	
	
	TS.
	Trịnh Dục Tú
	Sinh lý người và động vật
	§HKHTN

	16
	SHNC 516       


	Cổ nhân học
	2
	PGS.TS.
	Nguyễn Lân Cường
	Nhân chủng học
	Viện Khảo cổ học

	
	
	
	
	PGS.TS.
	Nguyễn Hữu Nhân
	Nhân chủng học
	§HKHTN

	17
	SHNC 517           

	Sinh học phát triển cơ thể người
	3
	PGS. TS.
	Nguyễn Như Hiền
	Tế bào học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS.TS.
	Nguyễn Hữu Nhân
	Nhân chủng học
	§HKHTN

	18
	SHNC 518              


	Di truyền y học
	2
	PGS.TS.
	Bùi Phương Thuận
	Hoá sinh học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS. TS.
	Trịnh Hồng Thái
	Sinh học người
	§HKHTN

	19
	SHNC 519


	Miễn dịch huyết học
	2
	PGS. TS.
	Trịnh Hồng Thái
	Sinh học người
	§HKHTN

	
	
	
	
	GS.TS. 
	Đỗ Ngọc Liên
	Hóa sinh học
	§HKHTN

	§HKHTN 20
	SHNC 520       


	Miễn dịch học phân tử
	2
	GS.TS.
	Đỗ Ngọc Liên
	Hoá sinh học
	§HKHTN

	
	
	
	
	PGS.TS.
	Trịnh Hồng Thái
	Sinh học người
	§HKHTN

	21
	SHTN 521


	Điện sinh lý
	2
	PGS.TS.
	Nguyễn Thị Quỳ
	Lý sinh học
	§HKHTN


2.4.2. Đội ngũ cán bộ giảng dạy các chuyên đề  Tiến sĩ

	TT
	Mã môn học
	Tên m ôn học
	Tổng số tín chỉ
	Cán bộ giảng dạy

	
	
	
	
	Họ và tên


	Chức danh khoa học 
	Chuyên ngành đào tạo
	Đơn vị công tác

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	1
	SHNC 601
	Nhân học tộc người
	2
	Nguyễn Hữu Nhân

Nguyễn Thị Hồng

Nguyễn Lân Cường

Trịnh Hồng Thái
	PGS.TS

TS

PGS.TS

PGS.TS
	Nhân chủng học

Nhân chủng học

Nhân chủng học

Sinh học người
	§HKHTN

Viện dân tộc học

Viện khảo cổ học

§HKHTN

	2
	SHNC 602
	Nhân học phân tử
	2
	Trịnh Hồng Thái

Võ Thương Lan

Tô Thanh Thuý

Đỗ Ngọc Liên
	PGS.TS

TS

TS

GS.TS
	Sinh học người

Lý sinh, SHPT

Sinh lý người & ĐV

Hoá sinh học
	§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

	3
	SHNC 603
	Nhân học y học
	2
	Nguyễn Hữu Nhân

Trịnh Hữu Vách 

Đỗ Ngọc Liên 

Trịnh Hồng Thái
	PGS.TS

PGS.TS

GS.TS

PGS.TS
	Nhân chủng học

Nhân chủng học

Hoá sinh học

Sinh học người
	§HKHTN

§HY TB

§HKHTN

§HKHTN

	4
	SHNC 604
	Nhân học hình thái và ứng dụng


	2
	Nguyễn Hữu Nhân
Nguyễn Đức Hồng

Trịnh Hữu Vách

Nguyễn Lân Cường
	PGS.TS

TS

PGS.TS

PGS.TS
	Nhân chủng học

Nhân chủng học

Nhân chủng học

Nhân chủng học
	§HKHTN

Viện NC KHKT BHLĐ

§HY TB

Vịên Khảo cổ học

	5
	SHNC 605
	Dân số và Môi trường
	2
	Nguyễn Hữu Nhân

Nguyễn Đức Hồng

Trịnh Hữu Vách
	PGS.TS

TS

PGS.TS
	Nhân chủng học

Nhân chủng học

Nhân chủng học
	§HKHTN

Viện NC KHKT BHLĐ

ĐHY Thái bình

	6
	SHNC 606
	Huyết học
	2
	Trịnh Hồng Thái

Đỗ Ngọc Liên

Tô Thanh Thuý

Nguyễn Hữu Nhân
	PGS.TS

GS.TS

TS

PGS.TS
	Sinh lý người

Hoá sinh học

Sinh lý người và ĐV

Nhân chủng học
	§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

	7
	SHNC 607
	Khỉ hầu học
	
	Nguyễn Xuân Huấn
Nguyễn Hữu Nhân

Đỗ Ngọc Liên

Trịnh Hồng Thái
	PGS.TS

PGS.TS

GS.TS


PGS.TS
	Động vật học

Nhân chủng học

Hoá sinh học

Sinh học người
	§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN

§HKHTN


2.5. Tóm tắt nội dung môn học

2.5.1. Các môn học thạc sĩ

1. Triết học

2. Ngoại ngữ

3. Phân loại sinh học 

 
Môn học tiên quyết:  Nguyên tắc phân loại động vật (hoặc thực vật và vi sinh vật); Tế bào học; Sinh hoá học.
Tóm tắt môn học:

Cung cấp cho sinh viên những kiến thức về: Tầm quan trọng của phân loại học sinh học trong sinh vật học hiện đại; sự giống nhau và khác nhau giữa phân loại học cổ điển và phân loại học sinh học. Những khái niệm cơ bản về các phương pháp hiện đại trong phân loại học và sự lựa chọn các phương pháp phân loại trong khi nghiên cứu các nhóm loài.

4. Sinh học phân tử
Môn học tiên quyết:  Di truyền; Sinh hóa Tế bào và mô phôi.
Tóm tắt môn học:

Sinh học phân tử đưa ra và phân tích ở mức độ phân tử các phản ứng sinh học, các quá trình điều khiển, kiểm soát chúng xảy ra trong tế bào, trong quá trình phát triển, phân chia, trong phản ứng miễn dịch cũng như nguồn gốc của ung thư ở sinh vật prokariot cũng như sinh vật eukariot. Môn học đề cập đến các phương pháp, các kỹ thuật hiện đại để nghiên cứu và giải quyết những vấn đề nóng bỏng của sinh học ngày nay. 

Giáo trình Sinh học phân tử gồm 6 chương trình giới thiệu về ADN và hoạt động của gen trong tế bào; Kỹ thuật ADN tái tổ hợp; Tính phức tạp của genome và tỷ lệ thông tin di truyền chứa trong đó; Tổng hợp, vận chuyển protein; Các tín hiệu truyền trong tế bào; Chu trình tế bào và động học của quá trình phân bào; Các cơ chế sửa chữa ADN và ung thư.

5. Nhân chủng học 

Môn học tiên quyết: Người học phải có kiến thức về sinh học người, nhân học, huyết học 

Tóm tắt nội dung môn học:

Môn học cung cấp cho người học những nội dung sau: Khái niệm, định nghĩa về dân tộc, chủng tộc. Những đặc trưng của chủng tộc và mối liên quan giữa chủng tộc với dân tộc cũng như ngôn ngữ. Các phương pháp nghiên cứu chủng tộc. Những biến đổi của chủng tộc theo tuổi, giới tính và môi trường sống. Quan điểm về phân loại chủng tộc, các hệ thống phân loại chủng tộc từ thế kỷ XVII đến nay, quá trình hình thành và tiêu vong của chủng tộc. Một số loại hình chủng tộc ở Đông Nam á  trong đó có Việt Nam. Các nhân tố ảnh hưởng đến hình thành chủng tộc như chọn lọc tự nhiên, đột biến, biệt lập và phiêu bạt gen...Tương lai của chủng tộc trong thời địa hiện nay do ảnh hưởng của các yếu tố xã hội gây nên như hỗn chủng, vai trò của văn hoá-xã hội. Phê phán những sai lầm và tác hại của thuyết phân biệt chủng tộc

6. Huyết học 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Học viên đã  học qua các môn Sinh học người, Sinh lý người và động vật, Lý sinh, Hoá sinh, Tế bào.

Tóm tắt nội dung:

Môn học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về huyết học như: Nguồn gốc của các tế bào máu, tế bào gốc tạo máu và rối loạn tế bào gốc tạo máu. Hồng cầu và bệnh thiếu máu; huyết sắc tố, các bệnh huyết sắc tố và bệnh Thalassemi. Bạch cầu, bệnh Leukemia.  Tiểu cầu, cầm máu và  đông máu, các chất ức chế tham gia vào điều hoà quá trình đông máu. Các bệnh liên quan đến đông máu, Các protein huyết tương/ huyết thanh và nghiên cứu hệ protein huyết tương/ huyết thanh. 

7. Nội tiết học 

Môn học tiên quyết: Học viên cần nắm vững kiến thức về Sinh lý người và động vật, Hóa sinh, Di truyền, Lý sinh, Tế bào...

Tóm tắt nội dung môn học: 

     Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về nội tiết học, bao gồm các tuyến nội tiết và hormon (tuyến yên, tuyến giáp, tuyến cận giáp, tuyến tuỵ nội tiết, tuyến trên thận và tuyến sinh dục), bản chất và cấu trúc hoá học của hormon, cơ chế tác dụng của hormon (cơ chế tác dụng thông qua các chất truyền tin thứ hai với nhóm hormon có bản chất protein và cơ chế hoạt hoá gen với nhóm hormon có bản chất steroid), điều hòa hoạt động của các tuyến nội tiết, các rối loạn chức năng nội tiết thường gặp. Môn học cũng đề cập đến các phương pháp cơ bản và hiện đại trong nghiên cứu về nội tiết.
8. Phóng xạ sinh học 

Môn học tiên quyết: Học viên đã  học qua các chuyên đề Lý sinh, Hoá sinh, Sinh lý, Tế bào, Vật lý hạt nhân, Hoá lý.

Tóm tắt nội dung:

Giáo trình cung cấp những khái niệm cơ bản về phóng xạ. Phóng xạ tự nhiên. các loại phân rã và các định luật phân rã, Cơ sở vật lý của sự giải phóng năng lượng của hạt nhân .Bản chất của tia . Nguồn phát tia x và sự tương tác của tia x với vật chất. Tương tác của tia phóng xạ với vật chất. Tác dụng trực tiếp và tác dụng gián tiếp của bức xạ ion hoá lên hệ thống sống. Các thuyết về tổn thương phóng xạ đầu tiên của bức xạ ion hoá khi tương tác với cơ thể sống. Những nguyên tắc về an toàn phóng xạ.

9. Hình thái học người 

Môn học tiên quyết: Người học phải có kiến thức về sinh học người, sinh học phát triển.

Tóm tắt nội dung:

Môn học nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức về hình thái cơ thể người, gồm: những đặc trưng của da, cấu tạo, chức phận của da, lông, hình thái các nếp da, vân da cũng như ứng dụng thực tế của chúng, sắc tố trên da và vai trò của các sắc tố này. Sự tăng trưởng và phát triển cơ thể kể từ giai đoạn phôi -thai đến tuổi già. Các đặc trưng hình thái, cấu tạo của những cơ quan có vai trò quan trọng nhất đối với hình thái cơ thể như các xương ở đâù-sọ, cột sống và lồng ngực...; các khái niệm và những biến đổi theo từng giới, từng chủng tộc của các đặc điểm cơ thể (metric và mô tả), thể lực, thể tạng, tầm vóc...

10. Di truyền học người 

Môn học tiên quyết: Người học phải có kiến thức về Di truyền học, sinh học người.

Tóm tắt nội dung môn học:
Chuyên đề Di truyền học Người gồm 11 chương. Phần đầu của chuyên đề đề cập đến các phương pháp nghiên cứu di truyền học người như: phương pháp làm tiêu bản nhiễm sắc thể, lập bản đồ gen, phân tích nhóm liên kết gen ở người... Phần tiếp theo của chuyên đề đi sâu vào cơ chế các đột biến gen cả về mặt định tính, định lượng và cơ chế đột biến gen, đột biến nhiễm sắc thể tạo các bệnh di truyền ở người. Các chương tiếp theo của chuyên đề đề cập đến cơ sở phân tử của tính trội, lặn, độ thâm nhập, độ biểu hiện của gen và cơ sở di truyền của bệnh ung thư. Các gen ung thư, virút gây ung thư và cơ chế hoạt hoá các gen ung thư cũng được trình bày hệ thống. Phần cuối của chuyên đề nêu lên phương pháp phát hiện các bệnh di truyền trên cơ sở phân tích bộ nhiễm sắc thể và phân tích hoá sinh học. Đồng thời chuyên đề cũng nêu lên một số phương pháp nhằm hạn chế và điều trị những bệnh di truyền trong đó có liệu pháp gen là một trong những liệu pháp điều trị hiện đại.

11. Sinh thái người 

Môn học tiên quyết: Người học phải có kiến thức về sinh thái học, sinh học cơ sở, sinh học người

Tóm tắt nội dung :
Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sinh thái người: một số loại hình của môi trường tự nhiên, tính chất chức năng, đặc trưng của một hệ sinh thái, chất dinh dưỡng và nhu cầu dinh dưỡng cũng như nhu cầu thức ăn của con người với năng suất sinh thái. Những hoạt động của con người nhằm khai thác các loại tài nguyên thiên nhiên để cung cấp cho nhu cầu của mình. Những dẫn chứng và phân tích ảnh hưởng của môi trường tự nhiên lên cơ thể người: ảnh hưởng của nhiệt độ, độ ẩm, độ cao, bệnh tật, sức khoẻ, dinh dưỡng, bệnh học chủng tộc... gắn với điều kiện sống. Một số ảnh hưởng của môi trường xâ hội và nhân văn lên cơ thể người như: Sự cách  ly, hỗn chủng, cận huyết, di dân và đô thị hoá, các vấn đề xã hội  khác như giai cấp, trình độ học vấn, các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội... Vấn đề dân số và kế hoạch hoá gia đình: quan hệ giữa hình thái kinh tế và mật độ dân cư, một số vấn đề về lịch sử gia tăng dân số, qui mô dân số và yếu tố ảnh hưởng như mức sinh, mức tử, di dân và đô thị hoá, những hậu quả của gia tăng dân số, vấn đề kế hoạch hoá gia đình. Tình hình ô nhiễm môi trường và tác hại mang tính toàn cầu: hiện tượng ô nhiễm đất, nước, không khí, biển và đại dương, đề xuất những biện pháp khắc phục, ô nhiễm môi trường và tính cấp bách  của công tác bảo vệ môi trường sống nói chung và ở Việt Nam nói riêng.

12. Nhân học hình sự 

Môn học tiên quyết: Trước khi học môn này, học viên phải có kiến thức về: Huyết học, Miễn dịch huyết học, Di truyền học, Sinh học phân tử, Giải phẫu học, hình thái học.

Tóm tắt nội dung: 

Các khái niệm cơ bản về khoa học hình sự. Xác định dấu vết mẫu vật có nguồn gốc cơ thể người: nhận dạng các đặc điểm hình thái cơ thể, phân loại lông tóc người, các đặc điểm nhóm máu. 

Các kỹ thuật ADN trong khoa học hình sự: Phân tích đa hình chiều dài các đoạn giới hạn, phân tích tính đa hình của các đoạn Minisatelite (VNTR) và Microsatelite (STR), tách chiết ADN trong vết máu, trong xương, kỹ thuật nhân gen và điện di ADN, phân tích và đánh giá kết quả.

13. Nguồn gốc và tiến hóa người 

Môn học tiên quyết:  Người học phải có kiến thức về tiến hoá, nhân học, sinh học người

Tóm tắt nội dung:

Môn học cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về quá trình hình thành và tiến hoá người từ bộ linh trưởng. Các dẫn chứng của dòng linh trưởng dẫn tới họ người qua các đặc trưng hình thái của khỉ mũi hẹp, khỉ mũi rộng rồi đến vượn, vượn -người, linh trưởng bậc cao. Các dẫn liệu về cổ hầu học, trong đó có quá trình tiến hoá của linh trưởng bậc cao ở kỷ đệ tam, tổ tiên của parapitecus Fransi và các di cốt khác ở châu á, Phi, âu. Linh trưởng bậc cao ở đệ tứ kỷ, khái quát về linh trưởng bậc cao trong thang tiến hoá thành người. Cơ sở khẳng định người trong bộ linh trưởng và là đỉnh cao của tiến hoá sinh học. Vài nét về sinh học của người cổ, phân loại người cổ và xã hội của họ. Những học thuyết tiến hoá của loài người: thuyết nhiều nguồn và thuyết một nguồn. 

14. Dân số và phát triển 

Môn học tiên quyết: Người học phải có kiến thức về Di truyền học, sinh học người.

Tóm tắt nội dung môn học:

Nội dung môn học gồm: Khái niệm về phát triển và phát triển người, mối quan hệ giữa Dân số và Phát triển. Mối quan hệ giữa dân số và kinh tế, trong đó đề cập đến các nội dung như dân số và nguồn lao động, dân số và các khía cạnh kinh tế, đầu tư của cha mẹ cho con,...  ảnh hưởng của dân số lên một số khía cạnh xã hội như giáo dục, y tế, nhà ở, giới và phát triển.

mối quan hệ giữa đô thị hoá với các vấn đề dân số và phát triển, như mức độ và đặc điểm của đô thị hoá hiện nay, ảnh hưởng của đô thị hoá lên các quá trình dân số, đời sống xã hội và môi trường đô thị. Một số nội dung về dân số và môi trường có liên quan đến phát triển, như mối quan hệ qua lại giữa dân số và môi trường (tự nhiên và xã hội), tiềm năng của dân số, qui luật phát triển tự nhiên của dân số, quá trình tăng dân số, ảnh hưởng của sự gia tăng dân số đối với tài nguyên và môi trường. 

15. Sinh lý dinh dưỡng 

Môn học tiên quyết:  Học viên cần nắm vững các kiến thức về Sinh lý học,  Sinh học người, Sinh hoá , Giải phẫu , Tế bào... 

Tóm tắt nội dung môn học: 

Sinh lý dinh dưỡng là môn học  mô tả về sinh lý của cơ thể người trong quá trình  dinh dưỡng (tiêu hóa, hấp thu, đào thải) và vai trò của các chất dinh dưỡng trong quá trình phát triển cơ thể. Bao gồm những nội dung sau: Các khái niệm. Các nguyên lý cơ bản của quá trình dinh dưỡng. Sinh lý tiêu hóa (sự chuyển hóa, hấp thu các chất dinh dưỡng). Vai trò của các chất dinh dưỡng trong quá trình phát triển cơ thể. Sinh lý dinh dưỡng theo các giai đoạn phát triển cơ thể người. Sinh lý dinh dưỡng với sức khỏe và bệnh tật. Dinh dưỡng hợp lý và sự phát triển cơ thể

16. Cổ nhân học 

Môn học tiên quyết: Người học phải có kiến thức về sinh học người , sinh lý học, giải phẫu học người, nhân học

Tóm tắt nội dung môn học:
Môn học giúp người học nắm được một cách có hệ thống các phát hiện cổ nhân học trên thế giới và ở Việt nam, từ đó hiểu được một số giả thuyết quan trọng về nguồn gốc loài người, về sự hình thành các loại hình nhân chủng ở Việt Nam.

Một số khái niệm về cổ nhân học, các thời đại khảo cổ học. Cổ nhân học của Việt Nam: Giai đoạn trước cách mạng tháng  Tám, hoà bình lập lại. Những hoá thạch răng của người vượn Homo erectus. Di cốt người thuộc văn hoá Hoà Bình, văn hoá Bắc Sơn. Di cốt người thuộc thời đại kim khí. Về con đường hình thành các loại hình nhân chủng ở Việt Nam. Nguồn gốc loài người: Châu Phi và vấn đề vượn cổ phương nam (Australopithecus). Những phát hiện cổ nhân học ở Trung Quốc. Đông Nam á và vấn đề nguồn gốc người Homo sapiens.

17. Sinh học phát triển cơ thể người 

Môn học tiên quyết: Người học phải có kiến thức về Di truyền học, sinh học người, sinh lý học, sinh học phát triển 

Tóm tắt nội dung môn học:
Môn học tập trung giới thiệu về sự tạo tinh trùng và trứng, sự thụ tinh và làm tổ của phôi trong dạ con. Sự phát triển của phôi và sự biệt hoá tế bào trong các mô và cơ quan. Cơ sở phân tử và di truyền tế bào của sự biệt hoá. Sự phát triển của thai nhi qua thời gian trong dạ con. Sự sinh trưởng và phát triển của trẻ, sự trưởng thành sinh dục, sự già và chết của cơ thể. Nhân tố đi truyền và nhân tố môi trường trong sự phát triển cơ thể. Dị dạng và quái thai. Thai sinh đôi. Đột biến di truyền và ung thư. Nhân tố xã hội và sự phát triển con người.

18. Di truyền y học 

Môn học tiên quyết: Môn học dành cho học viên ngành sinh học đã có kiến thức về di truyền học, sinh học phân tử và hoá sinh học. 

Tóm tắt nội dung môn học:
Môn học cung cấp những kiến thức về vai trò và tầm quan trọng của di truyền học  đối với y học, cơ sở phân loại các bệnh di truyền và tác động của chúng lên con người, biểu hiện và bản chất phân tử của các bệnh di truyền, đột biến gen, sự thay đổi của thể nhiễm sắc và hậu quả, di truyền hoá sinh liên quan đến những khuyết tật trong trao đổi chất, di truyền miễn dịch và ung thư, các bệnh thường gặp do di truyền đa gen và đa tác nhân, các phương pháp nghiên cứu phát hiện và chẩn đoán bệnh, dự án hệ gen của người, các phương pháp điều trị và liệu pháp gen, tư vấn di truyền và khía cạnh đạo đức của các phát hiện bệnh di truyền.  

19. Miễn dịch huyết học 

Môn học tiên quyết: Người học phải có kiến thức về miễn dịch học, huyết học, sinh hoá và di truyền

Tóm tắt nội dung:

Môn học nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về miễn dịch huyết học:  kháng nguyên hồng cầu, các tính chất của kháng nguyên nhóm máu, kháng thể nhóm máu, sự trả lời miễn dịch, sản xuất các kháng thể nhóm máu, phản ứng các kháng nguyên-kháng thể, các yếu tố ảnh hưởng đến kháng nguyên -kháng thể.

Hệ thống kháng nguyên hồng cầu: Hệ thống ABO: Di truyền nhóm máu ABO, các kháng nguyên và kháng thể cho hệ thống ABO. Hệ thống Lewis: Di truyền  của hệ Lewis, các kháng nguyên và kháng thể của hệ Lewis. Hệ thống Rh/Hr: Di truyền của kháng nguyên Rh, các kháng nguyên và kháng thể của hệ Rh/hR. Các hệ thống nhóm máu khác: Kell, Duffy, Kidd, Lutheran, MNSs, P, Ii.

Kháng nguyên bạch cầu, tiểu cầu và hệ thống HLA: Danh pháp của hệ thống HLA, di truyền của hệ thống HLA, các kháng nguyên và kháng thể. Bệnh thiếu máu tan máu: Bệnh thiếu máu tan máu tự miễn, bệnh thiếu máu tan máu trẻ sơ sinh.

20. Miễn dịch học phân tử 

Môn học tiên quyết: Người học phải có kiến thức về sinh học phân tử, hoá sinh học, miễn dịch học.
Tóm tắt nội dung môn học:
Giáo trình cung cấp những kiến thức về cơ sở phân tử và tế bào học của tính miễn dịch ở mức độ cao. Tính kháng nguyên và tính sinh miễn dịch của các phân tử sinh học, của cấu trúc epitop. Mối quan hệ giữa cấu trúc phân tử và chức năng sinh học, miễn dịch của một họ lớn (superfamily ) các phân tử globulin miễn dịch như kháng thể , các thụ thể TCR, BCR, phức hệ HLA (MHC). Các kháng nguyên biệt hoá màng (CD), Hệ thống điều hoà  đáp ứng miễn dịch ở mức độ phân tử và bệnh lý do rối loạn cấu trúc di truyền miễn dịch.

21. Điện sinh lý 

Môn học tiên quyết: Môn học trình bày những kiến thức cơ bản về sự hoạt động của các quá trình sống thông qua các chỉ số điện sinh lý. Học viên cần nắm vững kiến thức sinh lý, sinh hóa, lý sinh, tế bào, vật lý, hoá học và toán học.

Tóm tắt nội dung môn học: 

  Điện sinh lý học nghiên cứu về những hiện tượng điện diễn ra trong cơ thể sống. Trên cơ sở nghiên cứu điện thế tế bào và các cơ quan trong cơ thể có thể đánh giá chức năng của đơn vị cấu trúc và các cơ quan trong cơ thể, đồng thời hiểu được quá trình thông tin theo cơ chế thần kinh giữa các bộ phận khác nhau trong cơ thể. Chuyên đề này nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về điện thế tế bào cũng như điện thế một số cơ quan trong cơ thể (điện tim, điện não, điện cơ, điện võng mạc v.v...). Nội dung về điện thế tế bào gồm bản chất và cơ chế phát sinh điện thế màng, bản chất và cơ chế phát sinh điện thế hoạt động, quy luật dẫn truyền các điện thế hoạt động theo các sợi thần kinh và dẫn truyền qua synap, trong đó có cơ chế phát sinh các điện thế tại synap (điện thế vi ti, điện thế hưng phấn sau synap và điện thế ức chế sau synap).

2.5.2. Các môn học Tién sĩ

1. Nhân học tộc người 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Sinh học người; Nhân học;  Hình thái học người; Huyết học...

Tóm tắt nội dung môn học:

Các chủng tộc loài người. Các hệ thống phân loại chủng tộc trên thế giới. Đặc điểm định chủng. 

Đặc điểm nhân chủng các dân tộc ở Việt nam và Đông Nam á. Các nhóm loại hình nhân chủng. Quá trình chuyển biến giữa các nhóm loại hình nhân chủng.

Đa dạng sinh học người và vấn đề nguồn gốc các dân tộc trên cơ sở tài liệu nhân chủng học. 

Các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp truyền thống (mô tả, nhân trắc) và Phương pháp hiện đại (phân tích hoá sinh, di truyền, miễn dịch và sinh học phân tử).

2. Nhân học phân tử 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Sinh học phân tử; Di truyền học; Hoá sinh học; Sinh học người, Nhân học ...

Tóm tắt nội dung môn học:

ADN ty thể, các gen ADN ty thể và tần suất phân bố theo tộc người. Phân loại tộc người dựa trên đặc điểm ADN ty thể. Vấn đề nguồn gốc dân tộc dựa trên tài liệu về ADN ty thể. 

Nhận dạng cá thể người dựa vào kết quả phân tích ADN, tần suất phân bố của một số gen có ý nghĩa quan trọng trong hình sự học. Phân tích ADN tách từ các vết máu tươi, khô, từ xương cốt. 

Các gen trên nhiễm sắc thể X & Y và nhận dạng cá thể, nghiên cứu đa dạng sinh học người. Bệnh di truyền liên quan với ADN nhân và ADN ty thể.

3. Nhân học Y học 
Điều kiện và môn học tiên quyết: Sinh học người; Sinh học phân tử; Di truyền học; Nhân học.
Tóm tắt nội dung môn học:

Mối quan hệ giữa mẹ và con, vấn đề dinh dưỡng. Trẻ suy dinh dưỡng và các bệnh mãn tính, nhất là bệnh đường ruột. Các yếu tố môi trường kiểm soát sự tăng trưởng và phát triển của trẻ em ở các nước đang phát triển và cộng đồng dân cư có thu nhập thấp. Mối quan hệ giữa sự tăng trưởng và các nhân tố sinh thái như bệnh tật, vệ sinh, sự thay đổi theo mùa, kinh tế-xã hội.

Các yếu tố di truyền ảnh hưởng đến sự tương tác giữa bệnh và dinh dưỡng; cytokin kiểm soát sự trả lời miễn dịch và tình trạng viêm với bệnh, mối liên quan giữa cytokin và khả năng chống chịu với bệnh nhiễm.

Vấn đề bệnh người cổ trên cơ sở nghiên cứu các dấu vết trên xương cốt.

4. Nhân học hình thái và ứng dụng 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Sinh học người; Giải phẫu học người; Sinh học phát triển; Mô phôi học.

Tóm tắt nội dung môn học:

Đặc điểm hình thái người bao gồm: Hình thái đầu mặt, hình thái thân mình, cấu trúc của bộ xương người.

Các điểm nhân trắc trên xương người và trên người sống. Các kích thước đầu mặt và thân mình.

Nhân trắc học Ergonomi: Sử dụng các kích thước nhân trắc trong thiết kế máy móc, đồ dùng sinh hoạt ...

Sử dụng các kích thước nhân trắc trong đánh giá sức khoẻ, thể lực, tình trạng dinh dưỡng, thể dục thể thao ...

5. Dân số và môi trường 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Sinh thái học; Sinh học người;  Nhân học

Tóm tắt nội dung môn học:

Các đặc trưng của dân số học: Sinh, tử, di cư, tăng dân số ... Dân số và vấn đề kiểm soát sinh đẻ. Dự báo dân số. Di cư, du cư, định cư và môi trường. Đô thị hoá và môi trường.

Các quần cư dân trong lịch sử và mối liên quan với dịch bệnh. Dinh dưỡng, tử vong và bệnh nhiễm. Dân số và phát triển.

Diễn biến của  quá trình phát triển dân số dẫn đến sự bùng nổ dân số. Mối tương tác qua lại giữa sự  phát triển dân số và những biến đổi của môi trường tự nhiên cũng như môi trường xã hội. Chất lượng cuộc sống: bao hàm cuộc sống về kinh tế, vật chất, trình độ dân trí và sức khoẻ của con người.

6. Huyết học
Điều kiện và môn học tiên quyết: Sinh học người;  Sinh lý học người và động vật;  Hoá sinh học;  Di truyền học.

Tóm tắt nội dung môn học:

Sinh máu: Sinh máu trong quá trình phát triển cá thể, trong quá trình phát triển loài. Nguồn gốc của các tế bào máu, tế bào gốc tạo máu.

Sinh lý và sinh hoá máu: Hồng cầu và bệnh thiếu máu; huyết sắc tố, các bệnh huyết sắc tố và bệnh Thalassemi. Bạch cầu, bệnh Leukemia.  Tiểu cầu, cầm máu và  đông máu, các chất ức chế tham gia vào điều hoà quá trình đông máu. Các bệnh liên quan đến đông máu.

Huyết tương/huyết thanh: Các protein huyết tương/ huyết thanh và nghiên cứu hệ protein huyết tương/ huyết thanh.

Miễn dịch huyết học: nhóm hồng cầu ABO, Rh, Lewis, ..., nhóm hồng cầu và truyền máu; nhóm bạch cầu-tiểu cầu và vai trò trong ghép mô và cơ quan. 

Các phương pháp nghiên cứu: Phương pháp truyền thống, phương pháp hiện đại (phương pháp sinh học phân tử, phân tích proteomic...).

7. Khỉ hầu học 

Điều kiện và môn học tiên quyết: Động vật học có xương sống; Phân loại học sinh học; Sinh học người; Sinh lý học người và động vật; Hoá sinh học; Di truyền học.
Tóm tắt nội dung môn học:

Các vấn đề về phân loại, sinh học, tập tính và tiến hoá của khỉ. Khỉ bậc thấp và khỉ bậc cao, khỉ cựu lục địa và khỉ tân lục địa. Khỉ nhân hình và vấn đề nguồn gốc loài người. Nghiên cứu đa dạng sinh học và bảo tồn khỉ.

Nghiên cứu sinh học ở khỉ liên quan đến các đặc điểm hoá sinh, miễn dịch. Những biến dị di truyền ở khỉ liên quan đến phức hệ hoà hợp tổ chức chủ yếu (MHC). Sử dụng các kỹ thuật sinh học phân tử nghiên cứu các gen MHC ở khỉ nhân hình. Phân tích proteomic huyết tương hoặc huyết thanh khỉ.
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